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BỆNH Lý DA LIỄU Ở NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY NHIỄM HIV 
 

Hoàng Văn Minh,  
Nguyễn Thanh Minh, Bùi Văn Đức,  

Võ Quang Đỉnh, Nguyễn Tất Thắng, 
Ngô Thị Kim Phụng, Phạm Hùng Vân, Trần Thị Hồng 

 
 
TÓM TẮT 
Qua khảo sát 1158 trường hợp nghiện ma túy ở 

Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Triệu từ tháng 
8/1993 đến tháng 7/1997, chúng tôi ghi nhận: 

- 373 trường hợp HIV (+) 
- Bệnh ngoài da chiếm tỉ lệ cao là ghẻ và kế tiếp là 

nhiễm trùng da, nấm da, chàm và nhiễm siêu vi. 
- Ghẻ và người nghiện ma túy nhiễm HIV có mối 

liên hệ rõ ràng. 
Từ khóa: nghiện ma túy, Trung tâm cai nghiện ma 

túy Bình Triệu, Bệnh ngoài da, ghẻ, nghiện ma túy 
nhiễm HIV. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hiện nay, nhiễm HIV/AIDS là bệnh thời sự nhất 

làm cả thế giới phải quan tâm trong việc phòng chống 
bệnh gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Tại 
Việt Nam, nhiễm HIV bắt đầu xuất hiện và ngày càng 
gia tăng trong những năm gần đây. Cho đến nay, đối 
tượng bị mắc nhiều nhất vẫn là người nghiện ma túy 
(77%) và gái mãi dâm. Một trong những biểu hiện lâm 
sàng thường gặp nhất ở đối tượng này là bệnh da liễu. 
Thật vậy, bệnh da liễu là bệnh thường gặp nhất trong 
tất cả các giai đoạn của quá trình nhÔm HIV, trong đó 
có một số bệnh đóng vai trò chỉ điểm hoặc tiên lượng 
bệnh. Từ tháng 7/1993, bộ môn Da Liễu Trường Đại 
Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh đã tiến hành 
nghiên cứu và sau đây là kết quả nghiên cứu bước 
đầu của chúng tôi. 

Mục tiêu nghiên cứu 
1/ Khảo sát biểu hiện ngoài da ở người nghiện ma 

túy bị nhiễm HIV. 
2/ So sánh giữa nhóm có nhiễm và nhóm không 

có nhiễm HIV để ghi nhận sự khác biệt về biểu hiện 
ngoài da. 

3/ So sánh với y văn để tìm những biểu hiện ngoài 
da ở người nhiễm HIV ở Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) 
với thế giới. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng. 
Tất cả các học viên đang cai nghiện tại trung tâm 

cai nghiện ma túy Bình Triệu trong thời gian từ tháng 
7/1993 đến tháng 5/1997. 

 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Tất cả những người này được khám và làm bệnh 

án đầy đủ chi tiết về hành chánh, tiền sử, bệnh sử, 
khám lâm sàng, xét nghiệm… và đặc biệt chú ý đến 
bệnh da liễu. 

Sau khi khám xong, trung tâm Bình Triệu cung 
cấp số liệu về người nghiện ma túy có phản ứng HIV 
(+) và phân chia thành 2 nhóm bệnh nhân theo kết 
quả HIV (+) và HIV (-). Sau đó so sánh kết quả khám 
được giữa 2 nhóm và tìm ra dấu hiệu chỉ điểm hoặc 
bệnh có liên quan với người nghiện ma túy có phản 
ứng HIV (+) bằng phương pháp thống kê. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Dịch tễ học. 
Từ tháng 7/1993 đến tháng 5/1997, chúng tôi đã 

khám nhiều đợt và chỉ trình bày 3 đợt chính vào tháng 
1/1994, tháng 11/1995 và tháng 5/1997. 

 
HIV (+) HIV (-) 

 
Số ca % Số ca % 

Cộng 

Đợt 1 171 38.69 271 61.31 442 

Đợt 2 139 39.15 216 60.85 355 

Đợt 3 63 17.45 298 82.55 361 

Cộng 373  785  1158 

 
Bệnh da liễu phát hiện ở 373 trường hợp nghiện 

ma túy có phản ứng HIV (+) so với 785 trường hợp 
nghiện ma túy có phản ứng HIV (-). 

* Phái: Nam: 1069 (92.31%) 
Nữ: 89 (  7.69%) 
* Tuổi: thường gặp là 20 – 50 tuổi, tập trung cao ở 

độ tuổi 30 – 50 
- Thấp nhất: 16 tuổi 
- Cao nhất: 68 tuổi 
* Nghề nghiệp: đa số làm nghề tự do. 
* Sử dụng kim chích: 
- Kim riêng:   352 (30.4%) 
- Kim chung:  806 (68.6%) 
Có ý thức nhưng khi lên cơn nghiện sẽ dùng kim 

chung. 
* Bao cao su: dưới 10% sử dụng thường xuyên. 
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Bảng lâm sàng: 
 

HIV (+) HIV (-) 
1994 

(n = 171) 
1995 

(n = 139) 
1997 

(n = 63) 
1994 

(n = 271) 
1995 

(n = 216) 
1997 

(n = 298) Bệnh 
Số 
ca 

% Số 
ca 

% Số 
ca 

% Số 
ca 

% Số 
ca 

% Số 
ca 

% 

Ghẻ 47 27.48 40 28.77 16 25.4 35 12.92 37 17.13 31 10.04 
Nhiễm trùng da do vi khuẩn 33 19.3 18 12.95 15 23.81 46 16.97 13 6.02 15 5.03 

* Mụn trứng cá 28 16.37 14 10.07 2 3.17 41 15.13 11 5.09 8 2.68 
* Viêm nang lông 2 1.16 4 2.88 1 1.59 3 1.10 2 0.93   

* Viêm da mủ 1 0.58   12 19.04 2 0.74   7 2.34 
* Lỗ dò 1 0.58           

* Abces mông 1 0.58     2 0.74     
Nấm da 32 18.7 16 13.51 12 19.04 59 21.77 32 14.81 31 10.40 

* Lang ben 16 9.35 5 3.60 7 11.11 43 15.87 20 9.26 20 6.71 
* Nấm Dermatophyte 15 8.77 6 4.32 3 4.76 16 5.90 8 3.70 10 3.35 

* Nấm men 1 0.58 5 3.60 2 3.17   4 1.85 1 0.34 
Chàm 16 9.35 9 6.48 13 20.63 25 9.23 20 9.26 27 9.06 

Viêm da tiết bã 2 1.16 2 1.44   2 0.74 3 1.39   
Sẩn ngứa 1 0.58 1 0.72 2 3.17     6 2.01 

Nhiễm siêu vi 10 5.84 8 5.76 4 6.35 7 2.59 4 1.86 1 0.34 
* Zona 9 5.26 3 2.16 4 6.35 5 1.85 2 0.93 1 0.34 

* Môn cãc 1 0.58 5 3.60   2 0.74 2 0.93   
NhiÔm Mycobacterium 2 1.16 3 2.16   3 1.1 4 1.85 1 0.34 

* Lao da (lao hạch) 2 1.16 1 0.72   3 1.1 4 1.85 1 0.34 
* Phong   2 1.44         
¸ sõng 1 0.58     3 1.1     

Loét chân 1 0.58   2 3.17       
Sẹo 5 2.92 6 4.32   12 4.43 4 1.85   

* Sẹo zona 1 0.58 6 4.32     4 1.85   
* Sẹo lồi 3 1.75     11 4.06     

* Sẹo mồng gà cũ 1 0.58     1 0.37     
Lở mép 6 3.50   2 3.17       

Viêm mạch 3 1.75     23 8.49     
U tuyến bã     1 1.59       

Viêm tinh hoàn           1 0.34 
Sao mạch     3 4.76     1 0.34 

Vẩy phấn hồng     1 1.59     1 0.34 
Da vẩy cá     2 3.17     2 0.68 
Bạch biến             
Phù voi           1 0.34 

Lưỡi hình bản đồ     1 1.59     1 0.34 
U mềm lây   1 0.72   1 0.37     

 
BÀN LUẬN 
Dịch tễ học. 
- Tuổi thường gặp từ 20 – 50 tuổi, tập trung cao 

trong nhóm 30 – 40, phù hợp với số liệu của ủy ban 
quốc gia chống AIDS Việt Nam. Điều này nói lên tác 
hại của ma túy đối với xã hội vì đây là lực lượng nòng 
cốt trong việc xây dựng và phát triển xã hội. 

- Trình độ văn hóa tập trung chủ yếu ở cấp II, cấp 
III (45.61% và 29.82%). Đây là những người có nhận 
thức xã hội tương đối chính xác nhưng nhận thức về y 
tế nhất là phòng bệnh lại kém dễ đưa đến nhiễm HIV. 

- Trong số những người nghgiện ma túy này, 
những đòi hỏi ham muốn tình dục ngày càng giảm. 
Có lẽ do thuốc và sức khỏe ngày càng giảm. Thường 

ham muốn tình dục tăng lúc bắt đầu sử dụng thuốc 
nhưng khi chuyển sang chích thì ham muốn tình dục 
ngày càng giảm. 

- Trong khảo sát của chúng tôi chỉ có 60% sử 
dụng bao cao su khi giao hợp nhưng dưới 10% dùng 
thường xuyên. Do đó chúng ta cần tăng cường giáo 
dục y tế hơn nữa ở những đối tượng này nhằm hạn 
chế đến mức tối đa lây lan cho xã hội. 

- Về ý thức sử dụng kim chích riêng thì chỉ có 61% 
có ý thức. Tuy nhiên, khi được hỏi lúc lên cơn nghiện 
nếu không có kim riêng sẽ sử dụng kim chung không 
thì 100% trả lời sẽ sử dụng. Điều này cho thấy cần 
tăng cường hơn nữa về giáo dục hành vi. 
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Lâm sàng. 
Bệnh thường gặp trong lô nghiên cứu của chúng 

tôi theo thứ tự: 
 HIV (+) HIV (-) 

Ghẻ 27.61% 13.12% 
Nhiễm trùng da do vi khuẩn 17.69% 9.42% 

Nấm da 16.09% 15.54% 
Chàm 10.19% 9.17% 

Nhiễm siêu vi 5.90% 1.53% 
 
1. Ghẻ là bệnh phổ biến. Đây là nét đặc thù của 

người nghiện ma túy có phản ứng HIV (+) tại Việt 
Nam. 

 
 Ghẻ Không ghẻ Tổng số 

HIV (+) 103 (a) 270 (b) 373 
HIV (-) 103 (c) 682 (d) 785 

Tổng số 206 952 1158 
 
(2 = 36.32 , p < 0.01 ( có sự khác biệt rõ ràng về 

phương diện thống kê. 
* RR: (Relative risk) 
RR = 2.10 , 95% khoảng tin cậy: 1.44 < RR < 3.15 

( nguy cơ ghẻ / HIV (+) gấp 2.10 lần người HIV (-) 
* AR: (Attribute risk) 
AR = 0.145 ( 14.5% ( khác biệt tuyệt đối của tỉ lệ 

mắc bệnh giữa HIV (+) và HIV (-) 
* ARe (Exposed attribute risk) 
ARe = 0.29 � 29% 
So sánh bệnh ghẻ trên người nghiện ma túy có 

phản ứng HIV (+) và HIV (-) qua các yếu tố: cùng môi 
trường sống, cùng cách sinh hoạt, cùng thời gian mắc 
bệnh (chỉ chọn những bệnh nhân mắc bệnh sau khi 
vào trung tâm), cùng độ tuổi và được khám ngẫu 
nhiên (chỉ biết kết quả nhiễm HIV sau đợt khám) với 
kết quả thống kê có sự khác biệt có ý nghĩa đã cho 
phép chúng tôi kết luận có mối liên hệ giữa ghẻ và 
người nghiện ma túy nhiễm HIV. 

2. Nhiễm trùng da: thường do nguyên nhân chích 
tại chỗ hoặc do nhiễm trùng da khác. Kết quả này 
cũng phù hợp với y văn thế giới (1), (2) 

Riêng nhiễm trùng da do vết tiêm chích có đặc 
điểm sâu, nặng, dễ hoại tử, tạo abces… Một số 
trường hợp bệnh nhân tự tháo “ống cống” là mở một 
mạch máu ra da bằng một ống cao su để dễ cho 
thuốc vào trong trường hợp không lấy máu ở các tĩnh 
mạch, mao mạch được do đó dễ gây nhiễm trùng tại 
chỗ và toàn thân. Có 2 trường hợp ghi nhận bị gãy 
kim 

Mầm bệnh thường gặp nhất là Staphylococcus 
aureus. Ngoài ra có thể phối hợp với Streptococcus ( 
hemolyticus group A, Enterobacter, Klebsiella coli,… 
Các vi khuẩn Proteus vulgaris, Proteus miralilis, 
Staphylococcus epidermis là những vi khuẩn thường 
không gây bệnh nhưng nay lại thấy trên thương tổn 
nhiễm trùng ở người nghiện ma túy nhiễm HIV. 

Đáp ứng tốt đối với Ciprofloxacine (90% trường 
hợp khỏi bệnh sau 1 tuần). 

3. Nấm da: trong lô nghiên cứu nhiễm nấm 
Dermatophyte và lang ben chiếm ưu thế hơn so với 
Candida albicans (8.77% và 9.35% so với 0.58%). 
Điều này cũng phù hợp với y văn thế giới (2). Trong 
giai đoạn đầu nhiễm HIV thường nhiễm nấm 
Dermatophyte chiếm ưu thế hơn. Trong nhóm 
Dermatophyte, thường gặp nhất là Trichophyton 
rubrum và Trichophyton mentagophytes. 

Nhóm nhiễm nấm này thường đáp ứng tốt với 
Clotrimazole thoa (75%), đặc biệt là Fluconazol uống 
150 mg/lần/tuần x 3 tuần ( sau 3 tuần 22/22 trường 
hợp sạch sang thương và không còn vi nấm trên mẫu 
thử. (3), (4), (5) 

4. Zona: thường gặp ở người nghiện ma túy có 
phản ứng HIV (+). Có sự khác biệt về thống kê so với 
người nghiện ma túy HIV (-), phù hợp với y văn thế 
giới. (2), (3) 

5. Nữ: khám 44 nữ, trong đó 10 HIV (+). Bệnh da 
thường là nấm da, sẹo chích. Bệnh lây truyền qua 
đường sinh dục chủ yếu là Chlamydia trachomatis và 
Candida albicans. 

6. Sarcome Kaposie: gặp 1 trường hợp chẩn 
đoán rõ trên lâm sàng. 

7. Trường hợp đặc biệt: bệnh phong có 2 trường 
hợp và cả 2 đều mắc bệnh trước khi nhiễm HIV, đều 
chưa chuyển sang giai đoạn AIDS. Cần nghiên cứu 
thêm. 

8. Một số bệnh da khác như da vẩy cá, chàm, 
sẹo tiêm chích,…  Không ghi nhận có trường hợp 
bệnh lây truyền qua đường sinh dục nào về lâm sàng 
trong nghiên cứu này. Những tổn thương khác như 
bạch sản dạng lông,… có giá trị chẩn đoán bệnh 
được đề cập trong y văn thế giới thì chưa được phát 
hiện trong đợt khảo sát này. 

KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu 1158 trường hợp nghiện ma túy 

cho thấy có 373 trường hợp nhiễm HIV. 
Bệnh da chiếm tỉ lệ cao là bệnh ghẻ ngứa, kế đó 

là bệnh nhiễm trùng da, nấm, zona,… thường nặng 
hơn, khó điều trị hơn so với người bình thường và có 
sự liên hệ rõ rệt với người nhiễm HIV. Đây là đặc điểm 
của người nghiện ma túy có HIV (+) tại Việt Nam. 
Biểu hiện này giảm rõ rệt trong trường hợp HIV (-) trừ 
bệnh lang ben. 

Vi khuẩn hiện diện nhiều nhất là Staphylococcus 
aureus. Các vi khuẩn Proteus vulgaris, Proteus 
miralitis,… thường không gây bệnh nhưng nay lại thấy 
trên thương tổn nhiễm trùng ở người nghiện ma túy 
nhiễm HIV. 

Bệnh lây truyền qua đường sinh dục rất hiếm gặp, 
thường có trong tiền căn nhưng khi bước vào nghiện 
thì rất ít gặp. 

Bệnh phong nhiễm HIV là trường hợp đặc biệt cần 
được theo dõi và nghiên cứu trong tương lai. 

Một số bệnh như herpes, vẩy nến,… đặc biệt 
bệnh “sarcome de Kaposie” thường gặp trong AIDS 
đã được phát hiện trong cuộc nghiên cứu mới đây 
chứng tỏ nhiễm HIV chuyển qua giai đoạn AIDS. 
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Trong nghiên cứu này, chúng tôi chưa phát hiện 
được bệnh AIDS vì thiếu phương tiện nên không làm 
được CD4, ( 2 microglobulin huyết. 

Sau cùng, nhiễm HIV/AIDS ngày càng gia tăng ở 
nước ta, giáo dục y tế về phòng chống nạn nghiện ma 
túy nói riêng bệnh AIDS nói chung phải được tăng 
cường và phổ biến rộng rãi trong toàn dân. 
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tác dụng PHỤC HỒI VẾT BỎNG của dịch chiết lá cây ngũ sắc  

(Ageratum conyzoides L., Asteraceae)  
trong một số dung môi trên động vật thực nghiệm  

 
Nguyễn Văn Rư,  

Nguyễn Xuân Bắc, Mai Thị Thu Hoài 
Trường Đại học Dược Hà Nội 

 
Đặt vấn đề 
Cây ngũ sắc là loài cây rất phổ biến ở nhiều vùng 

trên đất nước ta, đã được nghiên cứu, sử dụng trong 
điều trị viêm xoang dị ứng và một số bệnh khác như 
chảy máu ngoài do chấn thương, mụn nhọt, lở ngứa, 
eczema... Theo một số tài liệu quốc tế đã nhiên cứu 
cho thấy dịch chiêt lá cây ngũ sắc có tác dụng phục 
hồi vết bỏng. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam chưa có 
tài liệu và nghiên cứu nào đánh giá tác dụng phục hồi 
vết bỏng của cây ngũ sắc. Trong khi đó tổn thương do 
bỏng có xu hướng ngày càng tăng và chi phí điều trị 
thường là khá lớn, nhất là khi xử lý chậm. Việc sử 
dụng các nguồn dược liệu sẵn có để điều trị bỏng 
ngay từ đầu sẽ góp phần làm giảm các biến chứng, di 
chứng do bỏng và giảm chi phí điều trị. Vì vậy chúng 
tôi tiến hành xác định một số thành phần hoá học của 
một số dịch chiết lá cây ngũ sắc; đánh giá tác dụng 
chữa bỏng trên động vật thí nghiệm và khả năng 
kháng một số vi khuẩn và vi nấm kiểm định của các 
dịch chiết này với mong muốn tìm được một số cơ sở 
khoa học trong việc sử dụng cây ngũ sắc để phục hồi 
vết thương do bỏng, tăng khả năng ứng dụng ược liệu 
rất sẵn có này của Việt Nam.  

Nguyên liệu và phương pháp nghiên 
cứu 

1. Nguyên liệu nghiên cứu. 
Các loại dịch chiết lá cây ngũ sắc (Ageratum 

conyzoides L., họ Cúc – Asteraceae - được thu hái tại 
Ninh Bình tháng 2/2009), gồm dịch chiết lá cây ngũ 
sắc bằng nước, bằng Ethanol 70o, và bằng Methanol.      

2. Phương tiện nghiên cứu. 
Hoá chất: Các hóa chất, thuốc thử dùng trong 

nghiên cứu  đạt tiêu chuẩn phân tích hóa học. 
Thiết bị, dụng cụ: bình ngấm kiệt, nồi cách thuỷ, 

nồi hấp, tủ giữ ấm, tủ cấy truyền, và các thiết bị, dụng 
cụ thí nghiệm khác.  

Động vật: chuột nhắt trắng đực (Mumus culus, 
chủng Swiss), trọng lượng 22-26g, do Viện vệ sinh 
dịch tễ Trung ương cung cấp. 

Vi sinh vật: tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus 
ATCC 1128 ), Escherichia coli ATCC 25922, Candida 
albican do bộ môn Vi sinh và Sinh học – trường ĐH 
Dược Hà Nội cung cấp. 

Môi trường thử nghiệm vi sinh vật: Môi trường 
canh thang, thạch thường, Sabouraud lỏng và 
Sabouraud đặc. 

3. Phương pháp nghiên cứu. 
- Chiết xuất tạo các loại dịch chiết lá cây ngũ sắc 

[1]: 
+ Dịch chiết lá cây ngũ sắc bằng nước (Dc-N): 

Ngâm bột lá cây ngũ sắc bằng nước cất ở 40oC trong 
24 giờ, gạn lấy dịch 1, bã dược liệu tiếp tục được 
ngâm với nước cất ở 40oC trong 24 giờ rồi gạn lấy 
dịch 2. Lọc dịch 1 và 2, gộp lại để cô cách thuỷ đến 
cao lỏng 1/1.   

+ Dịch chiết lá cây ngũ sắc bằng Ethanol (Dc-E): 
Ngâm bột lá cây ngũ sắc với EtOH 70o ở nhiệt độ 
thường trong 24 giờ rồi gạn lấy dịch 1. Bã dược liệu 
tiếp tục được ngâm với EtOH 70o ở nhiệt độ thường, 


